Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nhiệm vụ thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Phần I

Mục tiêu và căn cứ lập nhiệm vụ thiết kế

1. Mục tiêu 

Nhiệm vụ thiết kế công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là cơ sở tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình, nhằm huy động các cơ quan, các nhà khoa học, các nhà kiến trúc xây dựng trong nước và các tổ chức tư vấn nước ngoài có uy tín tham gia vào việc thiết kế, đề xuất các phương án kiến trúc, công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thể hiện được ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn của công trình có kiến trúc đẹp, trang trọng, vừa hiện đại, vừa đậm đà mang tính dân tộc và là biểu tượng về kiến trúc của Việt Nam trong thế kỷ mới. 
2. Căn cứ lập nhiệm vụ thiết kế

· Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

· Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 19/03/2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

· Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. 

· Thông tư  số 05/BXD ngày 12/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng .

· Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14/02/2000 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000 ( phần Quy hoạch sử dụng đất và giao thông ).
· Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 13/05/2003 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000 (phần hạ tầng kỹ thuật).

· Quyết định số 13/2005/QĐ-UB ngày 1/02/2005 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/2000 ( phần Quy hoạch sử dụng đất, giao thông, hạ tầng kỹ thuật).
· Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội lập tháng 4/2007.

· Bản vẽ chỉ giới đường đỏ trên nền bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 do Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cấp 04/2007.

· Văn bản số 166/VQH-T2 ngày 13/04/2006 của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cung cấp số liệu kỹ thuật ô đất xây dựng.

· Các bản vẽ và số liệu của các cơ quan chuyên ngành cấp .

Phần  II

Địa điểm xây dựng

1. Vị trí 

Công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia đặt trong khu vực Công viên Hữu Nghị, thuộc ô đất số 07 có diện tích khoảng 38,95ha thuộc quy hoạch chi tiết  Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội.Ô đất số 07 có giới hạn như sau:
· Phía Bắc giáp đường quy hoạch cắt đường Phạm Văn Đồng và đường vành đai 2.

· Phía Tây tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng. 

· Phía Nam giáp đường quy hoạch cắt đường Phạm Văn Đồng và đường vành đai 2.

· Phía Đông giáp đường quy hoạch phân cách lô đất số 07 với Trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

2. Các quy định về quy hoạch kiến trúc 
- Quy mô sử dụng đất công trình bảo tàng lịch sử quốc gia: khoảng 10 ha
- Vị trí: trong khuôn viên công viên Hữu Nghị có quy mô khoảng 28.5 ha 

- Quy mô diện tích mặt nước hồ điều hoà khoảng 10 ha trong khu công viên Hữu Nghị

- Quy mô ô đất số 07 là 38,95 ha

- Mật độ xây dựng tối đa 30% (tính trên quy mô sử dụng đất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

- Chiều cao kiến trúc công trình phù hợp với cảnh quan xung quanh.
3. Kiến trúc cảnh quan xung quanh ô đất số 07
Theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây đã được phê duyệt (Trong Hồ sơ cung cấp tài liệu cho tư vấn), phía Bắc Công viên Hữu Nghị là Công viên Hoà Bình.
Phía Nam là một số công trình cao tầng và phần làng xóm giữ lại chỉnh trang. 

Phía Đông là trục Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây nối dài ra Hồ Tây, gồm các trụ sở hành chính của Trung ương và Hà nội, các trung tâm thương mại tài chính, các công trình văn hoá có quy mô bề thế …

Phía Tây là khu làng xóm hiện tại được giữ lại có chỉnh trang và đường Phạm Văn Đồng.
4. Một số đặc điểm điều kiện tự nhiên 

4.1. Địa hình: 

Địa hình bằng phẳng, có sông thoát nước và mương tưới tiêu cho cánh đồng hiện tại. Cao độ hiện tại khoảng 5,5 m.

4.2. Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa.
4.3.  Nhiệt độ không khí: 

Nhiệt độ trung bình năm 23,4(C. 

Nhiệt độ trung bình cao nhất mùa hè 32,3(C.

Nhiệt độ trung bình thấp nhất mùa đông là 14,5(C. 

4.4. Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm trung bình năm 83%.

Độ ẩm không khí trung bình ( 3 tháng ) mùa hè 81,7%. 

Độ ẩm không khí trung bình ( 3 tháng ) mùa đông là 83,7%.

4.5. Gió và hướng gió: 

Hướng gió chủ đạo: Đông Nam và Đông Bắc tương ứng với mùa hè và mùa đông.

Vận tốc gió trung bình năm  2,4 m/s.

Vận tốc gió trung bình mùa hè 2,6 m/s.

Vận tốc gió trung bình mùa đông 2,4 m/s.

Tốc độ gió cực đại ( chu kỳ 50 năm ) 43m/s.

4.6. Lượng mưa: 

Lượng mưa trung bình năm là 1661mm.

Lượng mưa trung bình các tháng mùa hè 200 – 300 mm/tháng.

Lượng mưa trung bình các tháng mùa đông nhỏ hơn 50mm/ tháng.

Lượng mưa cực đại ( ghi trong 9 phút ) là 93,4mm.

Số ngày mưa trung bình năm 144,5 ngày/năm. 

4.7. Thuỷ văn : Có mạch nước ngầm ổn định sâu 50cm.

4.8. Địa chất công trình: Nền đất yếu.

4.9. Hiện trạng: 

Khu đất nghiên cứu xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Công viên Hữu Nghị) là đất ruộng và một phần nhà ở của dân. Ngoài ra trong khu đất còn có một số công trình hạ tầng kỹ thuật khác như: Hệ thống kênh tưới tiêu, trạm điện 10KV và tuyến đường dây cột điện, trạm bơm 10 máy tổng công suất 12000m3/h giải quyết bơm úng ngập 300ha, dân cư phía Bắc, Tây Bắc ô đất 07 và hỗ trợ cho 100ha đất canh tác xã Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, và một số hệ thống tưới tiêu nội đồng khác.

Phần III

Chức năng, quy mô, các yêu cầu nghiên cứu và
 nội dung thiết kế công trình
1. Chức năng và tính chất công trình
Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một công trình kiến trúc, một thiết chế văn hóa quan trọng, có  ý nghĩa to lớn về chính trị, tư tưởng, văn hóa-xã hội, là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng loại hình lịch sử xã hội nhằm lưu giữ lâu dài và trưng bày phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa Việt Nam, giới thiệu toàn diện lịch sử đất nước từ thời kỳ Tiền sử cho đến ngày nay và sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc. Tài liệu hiện vật trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia được hình thành trên cơ sở sưu tập tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, đồng thời được bổ sung, làm phong phú thêm từ các bảo tàng khác và sự huy động đóng góp của xã hội.

· Là nơi giữ gìn lâu dài các sưu tập tài liệu, hiện vật về lịch sử, về di sản văn hóa của quốc gia; phục vụ việc tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học, phổ biến tri thức về lịch sử - văn hóa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

· Là nơi tổ chức các cuộc triển lãm, hội nghị, hội thảo về lịch sử, di sản văn hóa và bảo tàng học trong nước và quốc tế.

· Là một trong những trung tâm thông tin, một “ngân hàng dữ liệu” về lịch sử, về di sản văn hóa và bảo tàng học có chất lượng cao; góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao về chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp bảo tàng Việt Nam.

· Là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, tổ chức các lễ hội gắn với hoạt động của Bảo tàng.

2.  Quy mô và cấp công trình

2.1. Qui mô:
Quy mô sử dụng đất cho Bảo tàng khoảng 10 ha.

Mật độ xây dựng tối đa 30 %.

Quy đổi diện tích xây dựng khoảng 30.000 m2. 
Tổng diện tích sàn khoảng 90.000 m2. 

Chiều cao phù hợp với cảnh quan kiến trúc, có 1-2 tầng hầm. 


Diện tích dành cho trưng bày ngoài trời và hoạt động văn hoá cộng đồng khoảng 30.000m2. 

2.2. Cấp công trình : Cấp đặc biệt.
Các yêu cầu về bậc chịu lửa, tính toán động đất, an ninh, an toàn PCCC…cấp đặc biệt.

3. Yêu cầu nghiên cứu

· Tòa nhà chính của Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải giữ vai trò chủ thể trên toàn bộ khu đất. Các giải pháp kiến trúc và kỹ thuật đáp ứng công năng sử dụng của Bảo tàng và chức năng công trình. Kiến trúc hiện đại mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

· Khu tưởng niệm danh nhân Việt Nam có quy mô nhỏ hơn toà nhà chính nhưng yêu cầu phải đặt tại vị trí trang trọng theo truyền thống tình cảm Việt Nam. Nội thất và kiến trúc công trình yêu cầu khai thác tối đa đường nét và nghệ thuật kiến trúc dân tộc.
· Tạo cảnh quan, cây xanh, sân vườn phù hợp với tính chất công trình và mang phong cách kiến trúc Việt Nam, hài hoà với cảnh quan khu Công viên Hữu Nghị, có mặt nước hồ điều hoà lớn.
·  Để dành lối đi riêng cho người tàn tật
4. Nội dung thiết kế công trình

Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một tổ hợp kiến trúc gồm 3 không gian chính: Toà nhà chính của Bảo tàng, Không gian "Khám phá - Sáng tạo", trưng bày dành cho tuổi trẻ, Khu tưởng niệm danh nhân nằm trong một tổng thể sân vườn, cây xanh và khu trưng bày ngoài trời (cần chú trọng tới hướng và trục chính của  công trình).

4.1.  Toà nhà chính.

Giữ vai trò chủ thể, là công trình lớn và quan trọng nhất trong tổ hợp công trình kiến trúc của Bảo tàng với quy mô và diện tích như sau:

· Diện tích xây dựng khoảng 20.000 m2 ~ 21.000 m2. 

· Diện tích sàn khoảng 65.000 m2.

· Chiều cao công trình kiến trúc phù hợp cảnh quan xung quanh có 4 tầng nổi và 1-2 tầng hầm.

Gồm các không gian công năng sau: 

4.1.1 Khu vực Đại sảnh: diện tích 1.200 m2. 
a) Yêu cầu: Thông qua các tác phẩm mỹ thuật và phương tiện kỹ thuật, cần thể hiện cô đọng làm nổi bật 4 tư tưởng lớn:

· Nhân dân làm nên lịch sử;
· "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước";

· Đại đoàn kết dân tộc;
· Văn hoá Việt Nam thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
· Đồng thời, tại đây khách tham quan được cung cấp những thông tin đầu tiên về hệ thống trưng bày và những hoạt động khác của bảo tàng.
b) Chức năng:

· Bằng tác phẩm nghệ thuật tạo hình ảnh ấn tượng về lịch sử, văn hoá Việt Nam.

· Đón tiếp khách tham quan trong và ngoài nước.

· Cung cấp thông tin, chỉ dẫn đầu tiên về hệ thống trưng bày và các hoạt động của Bảo tàng.

· Tổ chức các sự kiện quan trọng của Bảo tàng.

c) Các không gian chức năng gắn với Khu Đại sảnh (khoảng 500 m2)gồm:

· Quầy bán vé;

· Điện thoại công cộng;

· Phòng gửi hành lý, mũ áo... cho khách;

· Phòng cho mượn và trả thiết bị hướng dẫn tham quan, xe nôi cho trẻ em, xe đẩy có bánh cho người già, người tàn tật;

· Nơi lấy ý kiến khách tham quan và ghi cảm tưởng;

· Cửa hàng bán đồ lưu niệm, ấn phẩm;

· Phòng bảo vệ, an ninh;

· Phòng hỗ trợ y tế;

· Khu vệ sinh;

· Hệ thống soát vé tự động.

d) Các không gian công năng khác (khoảng 2.000 m2) gồm:

· Hội trường lớn: Có sân khấu lớn, sàn hội trường nghiêng cao dần từ sân khấu ra sau;

· Hội trường nhỏ;

· Phòng khách quốc tế;

· Phòng khách trong nước;

· Phòng lễ tân;

· Cửa hàng ăn và giải khát.

4.1.2. Không gian trưng bày theo tiến trình lịch sử (diện tích trưng bày khoảng 33.000 m2). 
a) Nội dung trưng bày nối tiếp nhau trên một trục chính từ tầng 1 đến tầng 2, gồm các thời kỳ lớn sau:

· Lịch sử đời sống trái đất;

· Việt Nam - Đất nước và Con người;
· Thời kỳ Tiền sử;

· Thời kỳ dựng nước đầu tiên;

· Thời kỳ từ cuối thế kỷ II TCN đến thế kỷ X sau công nguyên;

· Thời kỳ từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX;

· Thời kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến ngày nay.

b) Nguyên tắc tổ chức không gian: 

· Tạo không gian mở, liên hoàn, không xây phòng cố định. Căn cứ vào yêu cầu của từng chủ đề trưng bày để làm vách ngăn linh hoạt, phù hợp.

· Bên cạnh trục chính trưng bày theo tiến trình lịch sử là các phòng trưng bày chuyên đề và sưu tập để bổ trợ, làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung trưng bày theo tiến trình lịch sử.

· Mỗi tầng cần dành một vài không gian thích hợp để khách tham quan nghỉ ngơi, tra cứu tư liệu thông tin qua hệ thống máy tính, quầy giải khát, quầy bán đồ lưu niệm và ấn phẩm (có WC công cộng).

4.1.3.Không gian trưng bày chuyên đề và sưu tập (diện tích khoảng 7.500 m2 ).
a) Nội dung trưng bày này bổ trợ cho hệ thống trưng bày theo tiến trình lịch sử, gồm các chủ đề:

· Các sưu tập cổ vật như trống đồng, chuông đồng, gốm sứ, con dấu, ấn tín, nhạc cụ, đồ vàng bạc, đồ trang sức....

· Các sưu tập văn hoá dân gian.

· Các sưu tập về cách mạng và kháng chiến như tranh áp phích cổ động, báo chí và truyền đơn, hiện vật của các anh hùng, tặng phẩm, các loại huy chương và huân chương....

· Các tài liệu, hiện vật hiến tặng.

· Các chuyên đề về kinh tế-xã hội như kiến trúc đình làng và nhà ở truyền thống Việt Nam, làng nghề, phố nghề, trang phục quân đội và trang phục truyền thống Việt Nam, các kinh đô và đô thị cổ tiêu biểu của Việt Nam, ngoại thương và tiền tệ qua các thời kỳ...

· Các chuyên đề về văn hoá - nghệ thuật như diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian, các phường rối nước, hoa văn trang trí trên vải, tranh dân gian, ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc....

· Các tài liệu, hiện vật trưng bày có thời hạn (trưng bày nhất thời) giới thiệu các sưu tập mới sưu tầm; triển lãm chuyên đề nhân các ngày lễ; trưng bày các sưu tập của các bảo tàng địa phương và bảo tàng nước ngoài.

· Phòng trưng bày các tài liệu, hiện vật hiến tặng và sưu tập tư nhân.

b) Nguyên tắc tổ chức không gian:

· Các phòng trưng bày chuyên đề và sưu tập cần gắn với không gian trục trưng bày theo tiến trình lịch sử để bổ trợ cho nhau, được trưng bày trong các phòng cố định.

· Có khu vực tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề.

· Các phòng trưng bày nhất thời, phòng trưng bày tài liệu, hiện vật hiến tặng và các phòng trưng bày sưu tập tư nhân nên bố trí ở tầng 3 với diện tích thỏa đáng.

4.1.4. Không gian phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học (diện tích khoảng  2.500 m2) gồm:
a) 01 giảng đường quy mô 100 ghế.

b) 04 phòng hội thảo khoa học.
c) 04 phòng dành trung tâm nghiên cứu và thực hành về khảo cổ học và giám định cổ vật, thiết kế trưng bày bảo tàng.
d) 01 phòng chiếu phim .
e) Thư viện.
f) Quầy bán đồ lưu niệm và giải khát

Nguyên tắc tổ chức không gian là tạo thành các phòng riêng biệt, bố trí ở tầng 3 và tầng 4.

4.1.5.  Khu hành chính, nghiệp vụ (diện tích khoảng 1.500 m2) gồm:

a) Phòng làm việc của lãnh đạo Bảo tàng (Giám đốc và 4 Phó Giám đốc)

b) Phòng giao ban công việc của lãnh đạo Bảo tàng với lãnh đạo các phòng, ban.

c) Các phòng làm việc của trưởng, phó các phòng, ban (từ 10 đến 12 phòng, ban)

d) Các phòng làm việc của cán bộ hành chính, nghiệp vụ (từ 10 đến 12 phòng).

®) Các phòng tiếp khách nhỏ của các phòng, ban.

e) Kho hành chính.

4.1.6. Không gian kho bảo quản, phòng thí nghiệm bảo quản (đặt tại tầng hầm, diện tích khoảng 15.000 m2) gồm:
a) Kho bảo quản tài liệu, hiện vật hữu cơ và vô cơ (Kho đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, sành sứ, gốm, mây tre đan, giấy, tranh, vải ...), phim ảnh, băng đĩa, kho bảo quản tài liệu, hiện vật đặc biệt. Có thể nghiên cứu đề xuất phương án kho hiện vật hữu cơ, phim ảnh, băng đĩa đặt ở trên cao hơn tầng hầm để phòng khi bị ngập lụt.

b) Kho bảo quản tạm thời.

c) Phòng xử lý tài liệu, hiện vật mới sưu tầm.

d) Phòng thí nghiệm, bảo quản theo chất liệu tài liệu, hiện vật.

e) Phòng chụp ảnh bảo tàng.

f) Phòng tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật bảo tàng.

g) Kho vật tư và thiết bị bảo quản.

4.1.7. Khu vực kỹ thuật và công năng khác. (Khu vực này đặt ở tầng hầm, cách biệt với khu vực kho bảo quản, diện tích khoảng 2.000m2) gồm:
a) Phòng thi công trưng bày bảo tàng.

b) Trung tâm điều hành hệ thống kỹ thuật (điện, nước, điều hoà không khí, cứu hoả, kiểm soát an ninh, mạng thông tin...).

c) Khu vực để xe nội bộ (xe máy, ô tô).

4.2.  Không gian "Khám phá - Sáng tạo" và trưng bày dành cho tuổi trẻ

a) Khu trưng bày này có nhiều hình thức hoạt động sôi động (trưng bày phương tiện chuyển động, sử dụng kỹ thuật âm thanh, hướng dẫn và thực hành nghề thủ công truyền thống....) nên dễ gây tiếng ồn. Vì vậy, vị trí khu trưng bày này vừa có tính độc lập, vừa phải có mối liên hệ với toà nhà chính.

b) Không gian này có thể là một toà nhà độc lập hoặc kết nối thành một bộ phận của toà nhà chính Bảo tàng Lịch sử quốc gia, diện tích khoảng 3120m2, gồm:
· Khu thực hiện các chương trình giáo dục thông qua trưng bày những chủ đề về lịch sử, văn hoá phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá của người xem, đặc biệt là tuổi trẻ đối với những vấn đề mà họ quan tâm cùng với các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ cho việc tự học lịch sử, văn hoá của học sinh.

· Khu trưng bày, trình diễn và thực hành nghề thủ công truyền thống đặc sắc như gốm sứ, sơn mài, khảm trai, đan lát, dệt lụa, làm sợi - nhuộm màu, thổ cẩm....

· Khu trưng bày những sản phẩm sáng tạo, phát minh, sáng chế về khoa học - công nghệ, văn hoá - nghệ thuật của Việt Nam.

· Kho bảo quản.

· Khu làm việc của cán bộ (có WC).

4.3. Khu tưởng niệm danh nhân (diện tích khoảng 1.500m2)
a) Khu tưởng niệm danh nhân được bố trí trong một không gian riêng để phục vụ các hoạt động thăm quan, tưởng niệm nhằm tôn vinh các danh nhân Việt Nam.
b) Nhà tưởng niệm danh nhân Việt Nam có quy mô nhỏ hơn toà nhà chính của Bào tàng, nhưng phải đặt tại vị trí trang trọng; kiến trúc công trình, trang trí nội ngoại thất yêu cầu khai thác tối đa nghệ thuật kiến trúc dân tộc; hình thức thể hiện tưởng niệm mang tính biểu tượng có nhiều ý nghĩa, trang trọng nhưng gần gũi với nhân dân.
4.4. Không gian ngoài trời (diện tích khoảng 75.000 m2) gồm:
a) Không gian trưng bày ngoài trời khoảng 30.000 m2, trưng bày các hiện vật thể khối lớn (máy bay, tàu thuỷ, đầu máy xe lửa...). Phục dựng một số công trình văn hoá tiêu biểu và khu vườn tượng nghệ thuật điêu khắc.

b) Không gian phục vụ các hoạt động văn hoá ngoài trời (tổ chức lễ hội, trò chơi dân gian....)

c) Khu nghỉ ngơi ngoài trời của khách tham quan.

d) Sân vườn, cây xanh tạo cảnh quan cho công trình.

d) Đường giao thông trong khuôn viên Bảo tàng.

e) Bãi để xe các loại theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
f) Các công trình phụ trợ khác (nhà thường trực, nhà bán vé, nhà dịch vụ sinh hoạt ngoài trời, khu WC...).
Tổng hợp nội dung thiết kế công trình

I. Tòa nhà chính của bảo tàng lịch sử quốc gia
1. Khu vực Đại sảnh:

	1.1.Đại sảnh
	~ 1.200 m2

	1.2. Các không gian chức năng gắn với Đại sảnh
	

	1.2.1. Quầy bán vé
	  ~     10 m2

	1.2.2. Khu vực thông tin
	~     10 m2

	1.2.3. Nơi lấy ý kiến khách tham quan
	~     10 m2

	1.2.4. Phòng hỗ trợ y tế
	~     30 m2

	1.2.5. Phòng bảo vệ an ninh
	~     30 m2

	1.2.6. Phòng gửi hành lý, mũ, áo
	~   100 m2

	1.2.7. Phòng cho mượn và trả thiết bị tham quan
	~     50 m2

	1.2.8. Cửa hàng bán đồ lưu niệm và ấn phẩm
	~   200 m2

	1.2.9. Khu vệ sinh
	~     40 m2

	1.3. Các không gian công năng khác
	

	1.3.1. Hội trường lớn
	   ~1.000 m2

	1.3.2. Hội trường nhỏ
	~   100 m2

	1.3.3. Phòng khách quốc tế
	~     60 m2

	1.3.4. Phòng khách trong nước
	~     60 m2

	1.3.5. Phòng lễ tân
	~     20 m2

	1.3.6. Cửa hàng ăn và giải khát (có khu vệ sinh công cộng)
	~   800 m2

	Tổng cộng
	~ 3.720 m2


2. Khu vực trưng bày

	2.1. Không gian trưng bày theo tiến trình lịch sử
	

	2.1.1. Lịch sử đời sống trái đất
	~   500 m2

	2.1.2. Việt Nam- Đất nước- Con người
	~   600 m2

	2.1.3. Thời Tiền sử
	~   600 m2

	2.1.4. Thời kỳ dựng nước đầu tiên
	~    800 m2

	2.1.5. Thời kỳ từ cuối thế kỷ II trước công nguyên (TCN) đến thế kỷ  X  sau công nguyên (SCN)
	~    400 m2

	2.1.6. Thời kỳ từ  thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX
	 ~ 10.000 m2

	2.1.7. Thời kỳ từ  giữa thế kỷ XIX đến ngày nay
	 ~ 20.000 m2

	2.1.8. Phòng chiếu phim: 2 phòng x 100 m2
	 ~     200 m2

	2.1.9. Không gian nghỉ ngơi, tra cứu tư liệu, giải khát: 2 x 100m2
	 ~     200 m2

	2.2. Không gian trưng bày chuyên đề và sưu tập
	

	2.2.1. Các sưu tập của Bảo tàng: 20 sưu tập x 200 m2
	~  4.000 m2

	2.2.2.Trưng bày có thời hạn trong nước và quốc tế: x300m2;1x500m2
	~  1.100 m2

	2.2.3. Sưu tập hiến tặng 
	  ~     300 m2

	2.2.4. Sưu tập tư nhân
	 ~  1.000 m2

	2.2.5. Khu tổ chức khai mạc chuyên đề và sưu tập
	~     600 m2

	2.2.6. Không gian nghỉ ngơi, tra cứu tư liệu, quầy bán lưu niệm
	 ~    100 m2

	Tổng cộng 
	~ 40.400 m2


3. Không gian phục vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học

	3.1. Giảng đường và phòng hội thảo
	

	3.1.1. Giảng đường: 1 giảng đường 100 ghế
	~   200 m2

	3.1.2. Phòng Hội thảo: 3 phòng 100 m2  và 1 phòng 150 m2
	~   450 m2

	3.2. Trung tâm nghiên cứu, thư viện, chiếu phim
	

	3.2.1. Phòng làm việc của trung tâm nghiên cứu: 4 x 50 m2
	~   200 m2

	3.2.2. Thư viện
	 ~  1.000 m2

	3.2.3. Phòng chiếu phim
	~   300 m2

	3.2.4. Quầy bán đồ lưu niệm và giải khát
	~   100 m2

	Tổng cộng
	~ 2.250 m2


4. Khu hành chính, nghiệp vụ

	4.1. Phòng làm việc và tiếp khách của lãnh đạo
	

	4.1.1. Giám đốc
	 
 ~    50 m2

	4.1.2. Trợ lý Giám đốc
	 ~     20 m2

	4.1.3. Các Phó Giám đốc: 4 x 30 m2
	~   120 m2

	4.2. Phòng làm việc của trưởng, phó phòng: 12 x 20 m2
	~   240 m2

	4.3. Phòng giao ban của lãnh đạo với các phòng, ban
	~     50 m2

	4.4. Phòng làm việc của cán bộ: 12 phòng, ban x 70 m2
	~   840 m2

	4.5. Phòng tiếp khách của các phòng ban : 3 x 20 m2
	~     60 m2

	4.6. Kho hành chính
	    ~   50 m2

	Tổng cộng
	~ 1.430 m2


5. Không gian kho bảo quản, phòng thí nghiệm

	5.1. Kho bảo quản
	

	5.1.1. Kho bảo quản tài liệu hữu cơ: 8 kho x 900 m2
	 ~  7.200 m2

	5.1.2. Kho bảo quản tài liệu vô cơ: 8 kho x 700 m2
	~ 5.600 m2

	5.1.3. Kho bảo quản tài liệu, hiện vật đặc biệt: 2 x300 m2
	~   600 m2

	5.1.4. Kho bảo quản tạm thời
	~   500 m2

	5.1.5. Kho vật tư và thiết bị bảo quản
	~   200 m2

	5.2. Phòng thí nghiệm bảo quản
	

	 5.2.1. Phòng thí nghiệm bảo quản chất liệu hữu cơ và vô cơ:2 x100m2
	~   200 m2

	5.2.2. Phòng xử lý tài liệu, hiện vật mới sưu tầm
	~   50 m2

	5.2.3. Phòng tu sửa, phục chế hiện vật
	~   100 m2

	5.3. Phòng chụp ảnh bảo tàng
	~    80 m2

	Tổng cộng
	14.530 m2


6. Khu vực kỹ thuật

	6.1. Trung tâm điều hành hệ thống kỹ thuật
	

	6.1.1. Điện nước, điều hòa, phòng cháy
	~   100 m2

	6.1.2. Thông tin, nghe nhìn, an ninh
	~   100 m2

	6.2. Khu thi công trưng bày
	~   500 m2

	6.3. Khu để xe nội bộ (ô tô và xe máy)
	~  1.200 m2

	Tổng cộng
	~  1.900 m2


 II. Không gian “Khám phá- sáng tạo” và trưng bày  dành cho tuổi trẻ
	1.  Khu trưng bày, hỗ trợ việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa cho tuổi trẻ
	~1.500m2

	2. Khu giới thiệu, trình diễn, thực hành nghề thủ công truyền thống
	~  800 m2

	3. Khu trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống
	~  300 m2

	4. Kho bảo quản sản phẩm thủ công truyền thống: 2 kho x 150 m2
	~  300 m2

	5. Phòng làm việc của cán bộ khu vực này: 3 phòng x 40 m2
	~  120 m2

	6. Không gian nghỉ ngơi, quầy bán sản phẩm thủ công truyền thống
	~  100 m2

	Tổng cộng
	~3.120m2


III. Không gian tưởng niệm danh nhân
	 Diện tích
	~1.500m2

	Tổng cộng
	~1.500m2


IV. Không gian văn hóa ngoài trời

	1. Khu trưng bày ngoài trời
	~10.000 m2

	2. Khu vườn tượng, cây cảnh
	~  5.000 m2

	3. Không gian văn hóa-kiến trúc đặc sắc 
	~ 15.000 m2

	4. Không gian sinh hoạt văn hóa, lễ hội
	~ 10.000 m2

	5. Các công trình phụ trợ
	 ~    500 m2

	6. Cây xanh sân vườn và đường giao thông nội bộ
	~ 20.000 m2

	7. Bãi đỗ xe các loại cho khách tham quan
	~ 15.000 m2

	Tổng cộng
	~ 75.500 m2


Phần  IV 

Các yêu cầu thiết kế
1. Yêu cầu về công nghệ Bảo tàng 
1.1. Công nghệ phải thích ứng với tính chất của một bảo tàng hiện đại có tầm quốc tế của thế kỷ XXI, đáp ứng yêu cầu cao về kỹ thuật trưng bày, bảo quản tài liệu hiện vật, học tập, nghiên cứu khoa học, cung cấp thông tin, bảo đảm an ninh và an toàn cho tài liệu, hiện vật và khách tham quan. 

1.2.Tiếp nhận được thành tựu tiên tiến của thế giới (về bảo tàng học, phương thức trưng bày, công nghệ và trang thiết bị) đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
2. Yêu cầu về quy hoạch , tổ chức tổng mặt bằng 
2.1 Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch:

Lô đất số 07 - diện tích 38,95 ha thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây tỷ lệ 1/2000 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội phê duyệt tại Quyết định số 13/2005/QĐ-UB ngày 1/2/2005 giới hạn bởi :

· Phía Bắc giáp đường quy hoạch cắt đường Phạm Văn Đồng và đường vành đai 2.
· Phía Tây tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng. 

· Phía Nam giáp đường quy hoạch cắt đường Phạm Văn Đồng và đường vành đai số 2.

· Phía Đông giáp đường quy hoạch phân cách ô đất số 07 với trung tâm Tây Hồ Tây.

2.2. Các yêu cầu :

· Khu dân cư làng xóm giữ lại ký hiệu TT1 diện tích 10,05ha yêu cầu chỉnh trang, trọng tâm là cải tạo hệ thống giao thông nhằm đảm bảo cho việc cứu thương, phòng chống cháy nổ, cảnh quan môi trường. Không thay đổi vị trí, quy mô sử dụng đất, tính chất các công trình được xác định trong lô đất 07, các trục đường quy hoạch, các thông số khống chế.

· Không thay đổi quy mô diện tích ô đất ký hiệu KT1 diện tích 1,1ha cùng với các công trình sẽ xây dựng như trạm bơm nước bẩn và trạm biến áp 110/22KV; 2 x 400 MVA.

· Đáp ứng tối đa chức năng sử dụng cho con người và phương tiện kỹ thuật, quản lý, vận hành, bảo quản, phòng cháy và cứu nạn.

· Phù hợp với điều kiện, đặc điểm khí hậu của Việt Nam và đặc trưng tự nhiên tại khu vực xây dựng công trình .

· Để nhấn mạnh tính chủ thể của công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong ô đất, sự hài hoà về quy mô diện tích mặt nước, cây xanh và với các khu vực lân cận có thể đề xuất :

· Về sự tồn tại của công trình công cộng trên ô đất có ký hiệu CC1- 0,92 ha 

· Vị trí Bảo tàng Lịch sử quốc gia nằm trong phạm vi ô đất thuộc Công viên Hữu Nghị. 

· Hình dáng và quy mô mặt nước : Quy mô diện tích mặt nước giảm xuống khoảng 10 ha (theo bản vẽ là 12ha) và có giải pháp đảm bảo chức năng điều hoà của hồ và yêu cầu về chống ô nhiễm môi trường nước .

· Di chuyển hệ thống cột đường dây, trạm biến áp 10 KV hiện có 

· Di chuyển trạm bơm 10 máy tổng công suất 12.000 m3 /giờ hiện có.
· Điều chỉnh thiết kế đường phía Bắc ở ô đất số 07.

Tạo khả năng tốt nhất để kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật khu đất 07 phù hợp với thiết kế đường phía Bắc ô đất và phù hợp với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt ( trong hồ sơ cung cấp cho tư vấn dự thi).

2.3  Tổ chức tổng mặt bằng : 
Tổng mặt bằng đảm bảo tính độc lập về quản lý sử dụng Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tận dụng khai thác được cảnh quan kiến trúc, môi trường của Công viên Hữu Nghị cho hoạt động của Bảo tàng, nhưng không làm mất đi tính cộng đồng sử dụng của Công viên Hữu Nghị, đồng thời phù hợp với cảnh quan kiến trúc, quy hoạch với khu vực xung quanh đặc biệt đối với Công viên Hoà Bình ( phía Bắc ô đất 07 ) và Trung tâm Tây Hồ tây ( phía Đông của ô đất ).

· Có giải pháp hợp lý về giao thông đối nội, đối ngoại, không ảnh hưởng đến giao thông chung đô thị, đảm bảo tập kết khách nghiên cứu, tham quan thuận lợi. Bố trí đầy đủ các nơi đỗ xe cá nhân, xe theo đoàn. 

· Tổ chức hệ thống sân, bãi cỏ, vườn hoa, cây xanh, tiểu cảnh đặc sắc phục vụ cho khách tập kết, nghỉ ngơi, tham quan ngắm cảnh, cung cấp các dịch vụ tối thiểu ( như  ăn uống giải khát nhẹ, bán hàng, chụp ảnh, WC công cộng….)

· Khu trưng bày ngoài trời và khu hoạt động văn hoá lễ hội hợp lý, bảo vệ được hiện vật. Có diện tích làm vườn, tượng, diện tích để phục dựng lại một số hình ảnh đặc trưng về sinh hoạt, văn hoá cộng đồng dân tộc, vùng miền ..vv..

· Đầy đủ các cơ sở hậu cần ngoài nhà như cổng, tường rào, thường trực bảo vệ, bán vé, các công trình kỹ thuật nguồn.

3. Yêu cầu về thiết kế kiến trúc 

3.1 Phân khu chức năng và tổ chức mặt bằng, không gian kiến trúc.
· Tổ hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia có 03 không gian chức năng lớn, trong đó phần trưng bày theo tiến trình lịch sử ( cả trưng bày chuyên đề và nhất thời ) là chủ thể, không gian “ Khám phá - sáng tạo “ và không gian tưởng niệm các danh nhân.

· Bố trí các không gian chức năng nói trên bảo đảm tính độc lập về chức năng, gắn kết với quần thể.
3.2. Khu trưng bày chính.
· Trưng bày theo tiến trình lịch sử là không gian và nội dung cốt lõi, xuyên suốt, bên cạnh nó theo từng nội dung và thời gian mà có các phần trưng bày chuyên đề bổ trợ.

· Không gian cho trưng bày theo hướng không gian lớn và mở Việc ngăn chia theo yêu cầu của thiết kế trưng bày được xử lý bằng kết cấu và và vật liệu nhẹ, lắp ráp ( hoặc bằng chính trang thiết bị trưng bày, bằng chính hiện vật ) nhằm đáp ứng khả năng linh hoạt khi có nhu cầu thay thế hoặc mở rộng.

· Tạo các luồng giao thông và tuyến tham quan hợp lý, an toàn, đảm bảo vận hành tốt cùng một lúc nhiều đối tượng khác nhau, lưu lượng khác nhau ( công suất 5.000 – 10.000 lượt người/ ngày ), không chồng chéo với luồng hoạt động của khoảng 250 cán bộ khoa học và nhân viên bảo tàng.

· Trưng bày bảo tàng có thể ở nhiều tầng. Tuy nhiên, ở góc độ sử dụng thích hợp chỉ nên bố trí trưng bày cao nhất là tầng 3. Khi bố trí ở nhiều tầng, mỗi tầng cần có các chỗ nghỉ cho khách, mở thoáng tầm nhìn ra cảnh quan thiên nhiên, kết hợp bố trí các thư mục điện tử và buffet.

· Để đảm bảo tính cơ động cho các giải pháp trưng bày khác nhau, trang trí mỹ thuật khác nhau, trang trí nội thất, sắp xếp hiện vật luân chuyển thay đổi, nặng nhẹ khác nhau, vì vậy yêu cầu:

· Sàn khu vực trưng bày cần chắc chắn, chịu tải lớn và đều, an toàn khi có sự cố, giảm thiểu làm huỷ hoại hiện vật. 

· Chiều cao mỗi tầng trưng bày khoảng 7m , không gian trần sử dụng chạy các đường ống kỹ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng trưng bày và tận dụng để trang trí mỹ thuật hỗ trợ trưng bày.

· Sảnh chính có nhiều chức năng nghi thức cần tổ chức không gian, trang trí nội thất gây được ấn tượng, hoành tráng, trang trọng.

· Bố trí đầy đủ các sảnh phụ cho các bộ phận, đảm bảo hoạt động độc lập.

3.3.Không gian “ Khám phá - sáng tạo “ và trưng bày dành cho tuổi trẻ: có đặc thù hoạt động sôi nổi, đa dạng nên cần quan tâm đến việc ngăn cách ảnh hưởng đến các bộ phận lân cận do tiếng ồn.

3.4. Khu tưởng niệm danh nhân.
· Là một nội dung mới được ghép nối với Bảo tàng, hoạt động ở khu vực này yên tĩnh trầm lắng. Tưởng niệm bằng nhiều hình thức nhưng cùng một nguyên tắc là biểu tượng, cô đọng, gần gũi với văn hoá và phong tục tập quán người Việt Nam.

· Ngoài ra phải  bố trí khu vực kho bảo quản: Dùng để bảo quản, lưu giữ các hiện vật quí. 

3.5 Hình thức kiến trúc và hoàn thiện công trình. 

· Công trình phải hoành tráng, cái đẹp của kiến trúc phải bền vững, đáp ứng những quan niệm và đòi hỏi về thẩm mĩ trong thời gian lâu dài.

· Hình thức công trình phải thể hiện được công năng bảo tàng, có tính thời đại, tính tiên tiến, phù hợp phương thức trưng bày mới, trang thiết bị hiện đại, có khả năng thay đổi và phát triển .

· Hình khối và hình thức kiến trúc phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lân cận.

· Khai thác hợp lý kiến trúc, mỹ thuật truyền thống nói riêng và văn hoá dân tộc nói chung, tạo cho công trình có sắc thái, gây được ấn tượng đối với khách tham quan ( đặc biệt trong trưng bày và trang trí nội thất ).
· Sử dụng vật liệu hoàn thiện công trình thích hợp, khuyến khích sử dụng vật liệu mới, đặc thù, kết hợp khai thác vật liệu đặc trưng các địa phương trong nước.

Vật liệu sử dụng phải bền vững, an toàn, vệ sinh, thích ứng điều kiện khí hậu Việt Nam.
4.  Yêu cầu về kỹ thuật công trình 

4.1 Yêu cầu chung : 

· Hệ thống kỹ thuật công trình phải thích ứng và đảm bảo cho hoạt động an toàn của một bảo tàng hiện đại, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

· Với đặc thù phục vụ trưng bày, hệ thống kỹ thuật liên quan ( đặc biệt là điện, chiếu sáng, âm thanh, tín hiệu ) cần cơ động và thuận tiện cho việc đấu nối trong mọi trường hợp sắp xếp và thay đổi.

4.2 Yêu cầu về kết cấu công trình: 

· Đảm bảo không gian lớn thích ứng đòi hỏi của trưng bày. 

· An toàn bền vững theo tính chất của công trình cấp đặc biệt.

· áp dụng kết cấu và tính toán tiên tiến, vật liệu mới, công nghệ cao.

4.3 Yêu cầu về cấp điện: 

· Các thiết bị và đường đi của nguồn điện, cung cấp điện và việc phân bố các đường dây dẫn điện, viễn thông và các hệ thống kiểm soát được lập trong phạm vi công trình đều phải được tập trung về vị trí đặt khu trung tâm điều khiển, khu trung tâm này cần phải được đặt để cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống theo mặt bằng kiến trúc.

· Các hệ thống này luôn phải bảo đảm về cung cấp điện, sự đáng tin cậy và phải tuân theo các luật và quy chế liên quan.

· Hệ thống cung cấp điện phải cung cấp theo chức năng của các khu vực trong nhà và đảm bảo việc dễ dàng cho việc bảo trì và sửa chữa.

· Phòng điều khiển trung tâm cần được xây dựng để tạo sự đồng đều về mặt bằng, vận hành, xem xét kiểm soát, ghi lại tất cả các thiết bị cung cấp điện và các chức năng của chúng.

· Nếu có nhiều chủng loại và nguồn cung cấp điện (Chẳng hạn như các bản mạch) được đặt trong phạm vi khu trưng bày để điều khiển các thiết bị điện chẳng hạn như : Các nguồn sáng cố định, điện thoại, hệ thống an ninh, EPS thì cần phải đảm bảo để chúng vận hành thuận tiện.

· Một trạm biến thế địa phương cần thiết phải được xây dựng trong phạm vi công trình để đảm bảo sự đáng tin cậy, thoả mãn và an toàn trong cung cấp điện.

· Các máy phát điện trong trường hợp khẩn cấp cũng cần phải tính đến và phải được đặt ở tại vị trí thích hợp trong sự quan tâm đến sự rung động, tiếng ồn và thông gió.

· Các thiết bị điện ngoài trời cần phải đi chìm dưới đất để tránh không làm rắc rối tới các tiện nghi ngoài trời khác.

· Nếu các đoạn nối điện và các ống điện được yêu cầu trên mặt bằng của toà nhà, thì chúng cần được phải bố trí để dễ dàng bảo trì, sửa chữa và thay thế các thiết bị, các đường nhận của các thiết bị cần phải tính toán đến khả năng mở rộng và phát triển các thiết bị sau này.

4.4 Yêu cầu cấp thoát nước: 

· Hệ thống cấp nước cho công trình đảm bảo theo quy định bảo vệ môi trường.

· Hệ thống thoát nước cho công trình đảm bảo theo các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn và vệ sinh môi trường.

· Cấp nước chữa cháy trong ngoài nhà đầy đủ và an toàn .

4.5 Hệ thống thông tin, tin học, nghe nhìn: 

· Đầy đủ và vận hành tốt hệ thống liên lạc ( điện thoại, Fax, telex…) hệ thống bộ đàm liên lạc và kiểm soát nội bộ.

· Hệ thống thuyết minh điện tử, thông quan máy tính màn hình cảm ứng, vận hành tự động, theo dõi và điều khiển tại trung tâm.

· Mạng máy tính trong trưng bày, kết nối internet, một số phòng họp báo bố trí mạng không dây.

· Hệ thống ăng ten và truyền hình cáp.

· Hệ thống chiếu phim, máy chiếu trong các phòng hội trường, hội thảo. 

4.6 Hệ thống điều hoà không khí, thông gió: 

· Cần phải tính toán các đoạn nối đối với các phòng có sử dụng điều hoà, đối với trạm phát và sự tổn thất năng lượng.

· Khu vực bố trí điều hoà cần phải được phân bố theo điều kiện và thời gian vận hành cho việc điều hoà thích hợp theo chức năng của từng phòng. Hệ thống điều hoà cần phải được bố trí để đạt hiệu quả tối đa trong việc điều hoà chất lượng không khí theo các chi phí vận hành và bảo tồn.

· Hệ thông điều hoà không khí cho các khu vực như khu vực trưng bày, kho bảo quản các bộ sưu tập cần phải được bố trí theo một hệ thống song song nhằm để tránh các trục trặc có thế xảy ra do lỗi nguồn, thậm chí có cả trong trường hợp sửa chữa hệ thống điều hoà, việc bố trí đủ chỗ cho một hệ thống liên hợp cần phải được quan tâm trong thiết kế kiến trúc.

· Nếu có thể thì vị trí của các phòng điều hoà nên gần khu vực họp báo (Cùng tầng, hoặc hai tầng cạnh nhau).

· Đường dẫn cho các loại ống phải có đủ không gian để cho khu vực bảo trì và sửa chữa. Nếu có đường dây dẫn này được đặt trong không gian trần, thì cần phải có đủ không gian để cho phép sự kiểm tra và sửa chữa. Tuy nhiên, các loại đường ống khác cũng nên đi qua trần của các phòng trưng bày. Cách đánh giá giá cần phải đưa ra khi lắp đặt các thiết bị tiện nghi khác gần khu vực trưng bày hay gần kho để ngăn chặn các tác dụng phá hoại của tiếng ồn, sự rung động đến hiện vật trưng bày.

· Các chỗ lấy không khí và thoát khí cần phải được bố trí tách biệt.

· Kết cấu cần phải được bao bọc một lớp ngăn bảo vệ để môi trường không khí bên ngoài không gây ảnh hưởng tới môi trường bên trong một cách trực tiếp.
· Vùng đệm cần phải được bố trí giữa các không gian mở và khu vực trưng bày. Thiết bị trong mỗi vùng cần phải đặt theo một modun nhất định. Các đường nhận thiết bị cần phải được bố trí cho việc lắp đặt và thay đổi các thiết bị thuận tiện, các hệ thống điều khiển tự động phải được bố trí tại khu điều khiển trung tâm để theo dõi, vận hành và quản lý môi trường bên ngoài trong từng phòng và môi trường bên trong.

4.7 Yêu cầu về âm thanh:
· Hệ thống âm thanh thuyết minh ( phục vụ trong và ngoài nhà ) âm thanh tín hiệu, thông báo, âm nhạc, hỗ trợ trưng bày. 

· Hệ thống thiết bị âm thanh cho các phòng hội trường, hội thảo.

4.8 Phòng cháy chữa cháy:
· Thiết kế công trình đảm bảo các điều kiện phòng cháy, thoát nạn theo tiêu chuẩn.

· Hệ thống báo cháy tự động cho toàn nhà.

· Hệ thống chữa cháy tự động (bằng nước) cho những nơi có thể áp dụng.

· Hệ thống chữa cháy đặc thù cho các nơi có tài liệu, hiện vật không chịu được nước (bằng khí nặng, khí trơ…).

· Trung tâm kiểm soát cháy nổ và hệ thống an ninh cần phải được bố trí dựa trên mặt bằng kiến trúc và mặt bằng vận hành chức năng.

· Hệ thống này cần phải được sẵn sàng trong các trường hợp khẩn cấp như bị mất nguồn điện hoặc là sự gián đoạn của việc cung cấp nước, nhưng không để ảnh hưởng đến nhà kho và các khu vực trưng bày. 

· Kết cấu của nhà kho cần phải tách biệt với kết cấu xung quanh, vì vậy nhà kho có thể vận hành an toàn kể cả trong trường hợp bị đánh bom, động đất hoặc ngập nước.

· Hệ thống chống cháy cần phải được bố trí để ngăn cản những đe doạ từ tàn lửa.

· Chiều rộng của cửa ra và lối thoát khẩn cấp cần phải được tính toán đến độ an toàn cho sự thoát người dễ dàng khi mà số lượng khách đến thăm quan là không lường được.

· Tính toán khả năng sử dụng và thời gian mà sự giải thoát không gây ra sự rối loạn nào và phải thật trình tự và nhanh chóng.

4.9 An ninh:
· Thiết lập hệ thống bảo vệ cho khu vực kho bảo tàng (kết hợp thiết kế xây dựng, thiết bị an ninh, hệ thống báo động, tổ chức bảo vệ ..v..v).

· Hệ thống Camera theo dõi trong, ngoài công trình và khu vực.

· Kết hợp hệ thống máy kiểm tra những nơi cần thiết. 

· Thiết bị bảo vệ, chống trộm, báo động tại tủ trưng bày.

· Hệ thống an ninh cần phải được bố trí trong sự xem xét đến giao thông của khách và các vùng chức năng.           
4.10 Hệ thống giao thông đứng: 

· Trong bảo tàng thiết kế các loại thang máy, thang cuốn ( băng chuyền ) thang bộ cho khách tham quan, cán bộ công nhân viên Bảo tàng.

· Thang vận chuyển hàng hoá từ kho tới các tầng trưng bày ( bằng thuỷ lực ) và ròng rọc để trục hiện vật, thiết bị nặng.

5. Bảo vệ môi trường 

· Đảm bảo vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn.

· Tạo môi trường trong sạch trong bảo tàng cũng như trong khuôn viên.

· Tạo vi khí hậu cục bộ, nâng cao tiện nghi cho khách tham quan nghỉ ngơi ngoài vườn.

· Có giải pháp cách ly khói bụi, mùi và tiếng ồn xung quanh, đặc biệt từ khu xử lý nước thải.

Phần V 

 Kết luận
Nhiệm vụ thiết kế được xây dựng trên cơ sở Đề án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia được Chính phủ phê duyệt, làm căn cứ để thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình.

Nhiệm vụ này cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện, trở thành nhiệm vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Các tổ chức tư vấn, các cá nhân dự thi có thể đề xuất thêm hoặc sửa đổi bổ sung những nội dung mà thấy chưa thích hợp ( nhưng vẫn phải đảm bảo đủ nội dung đầu bài cuộc thi)./.
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